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Lời nói đầu 
1. Tính cấp thiết của Luận án 

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại 

được đề ra tại Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX, chiến lược phát triển xuất nhập 

khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đã nhấn mạnh đến khâu then chốt là “mở rộng 

và đa dạng hóa thị trường, kết hợp mở rộng tối đa về diện với phát triển trọng điểm 

các thị trường có sức mua lớn”. Phát triển các thị trường xuất khẩu không chỉ giúp 

chúng ta phát huy được lợi thế của đất nước trong phân công lao động quốc tế mà còn 

giúp không bị lệ thuộc hoàn toàn vào một vài quốc gia, một vài công ty nước ngoài.  

Thực hiện chủ trương này, trong những năm qua, thị trường xuất khẩu của Việt 

nam liên tục được mở rộng. Hiện nay, Theo số liệu của Bộ Công Thương, Việt Nam đã có 

quan hệ buôn bán với 221 nước và vùng lãnh thổ ở cả 5 châu lục, trong đó, xuất khẩu tới 

219 nước. Hàng Việt nam đã xâm nhập được các thị trường nhập khẩu chính của thế giới 

như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung quốc, Australia… Đây cũng là một trong những yếu tố 

có tầm quan trọng đặc biệt trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao và ổn định 

trong thời gian qua của Việt Nam. Tuy nhiên, cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam 

cũng đang thể hiện sự tập trung quá mức vào một số thị trường. Năm 2008, thị trường xuất 

khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ với khoảng 22,4% kim ngạch xuất khẩu. 6 thị 

trường xuất khẩu lớn nhất đã chiếm tới 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta và nếu 

xét 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất thì con số này là 80%. Sự tập trung quá mức sẽ tiềm 

ẩn rủi ro cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam khi những thị trường xuất khẩu chính này 

biến động bất lợi hoặc áp dụng các rào cản như các biện pháp bảo hộ tạm thời hay hàng 

rào kỹ thuật khi nhận thấy hàng xuất khẩu của Việt Nam đang xuất khẩu mạnh vào thị 

trường đó. Những diễn biến này ảnh hưởng không nhỏ đến tính ổn định, mặt “chất” trong 

hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.  

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Việt Nam cũng đã tích cực hội nhập vào nên 

kinh tế thế giới: gia nhập ASEAN (1995), APEC (1998), ký Hiệp định thương mại với 

Hoa Kỳ (2001), gia nhập WTO (2006), ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) với Nhật 

Bản (2009). Việc tham gia các tổ chức quốc tế đã mở ra cho hàng Việt Nam cơ hội được 

tiếp cận với thị trường thế giới rộng lớn một cách bình đẳng. Tuy nhiên, trong bối cảnh kết 

quả vòng đàm phán Doha của WTO chưa rõ ràng, các nước đang nỗ lực ký kết các hiệp 

định thương mai tự do song phương và khu vực (FTAs/RTAs). Những hiệp định thương 

mại tự do này có xu hướng tăng cường thương mại giữa các nước đối tác trong khu vực và 

hạn chế thương mại với các đối tác không phải đối tác. Khi đó, Việt Nam chưa tham gia 

sâu vào các hiệp định này nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu sang chính các thị 

trường truyền thống của mình. Do vậy, để khai thác cơ hội của tự do hóa thương mại, việc 

điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu lại càng trở nên cần thiết hơn. Do đó, trong những 
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năm tới, yêu cầu cấp bách đặt ra với Việt Nam là phải có những điều chỉnh cơ cấu thị 

trường xuất khẩu hàng hóa một cách căn bản và toàn diện. 

Vì vậy việc phân tích thực trạng, tìm ra các luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh 

cơ cấu thị trường xuất khẩu nhằm nâng cao mặt “chất” cho hoạt động ngoại thương Việt 

Nam, tận dụng những cơ hội của tự do hóa thương mại là rất cần thiết. Nhận thức được 

tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả quyết định chọn đề tài “Điều chỉnh cơ cấu thị 

trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong xu thế tự do hóa thương mại” làm đề 

tài luận án tiến sỹ khoa học kinh tế của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu  

a. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

  ở nước ngoài, các nghiên cứu về cơ cấu thị trường xuất khẩu của các quốc gia đã 
được nghiên cứu khá nhiều. Phần lớn các nghiên cứu này đều sử dụng phương pháp Cân 

bằng tổng quát (Computable General Equilibrium - CGE) hoặc mô hình trọng lượng 

(gravity model)1.  

  Đối với mô hình trọng lượng, Trung tâm thương mại quốc tế ITC đã áp dụng mô 

hình trọng lượng để tính toán tiềm năng thương mại cho các nền kinh tế đang phát triển và 

các nền kinh tế chuyển đổi (tháng 5/2005). Trong nghiên cứu này, Việt Nam chỉ được đề 

cập đến với tư cách nước nhập khẩu chứ không phải nước xuất khẩu. Quỹ tiền tệ quốc tế 

IMF (tháng 1/2006) cũng đã áp dụng mô hình trọng lượng để đánh giá tác động của liên 

kết kinh tế ASEAN và APEC đến các luồng thương mại trong khu vực, trong đó có xuất 

khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã bỏ qua sự khác biệt trong rào cản của 

các nước đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Có thể nói, do mục tiêu của nghiên cứu 

này không phải là cơ cấu thị trường xuất khẩu nên mô hình trọng lượng đã được điều 

chỉnh phù hợp nên chưa làm rõ được tác động của mỗi yếu tố đến cơ cấu hàng xuất khẩu. 

b. Tình hình nghiên cứu trong nước 

ở trong nước, đã có khá nhiều nghiên cứu đánh giá, phân tích hoạt động ngoại 
thương nói chung và xuất khẩu nói riêng. Có thể kể đến các đề tài NCKH như “Khả năng 

và những giải pháp tổng thể để kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 50 tỷ 

USD vào năm 2010” (Bộ Thương mại, mã số 2004-78-023), hay "Đánh giá thực trạng và 

định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam thời kỳ 2005-2015” (Bộ 

Thương mại, mã số 2005-78-011). Trong các nghiên cứu này thường tập trung vào kim 

ngạch xuất khẩu hoặc cơ cấu hàng hóa. Nếu có đề cập đến cơ cấu thị trường xuất khẩu thì 

chỉ với tư cách là một chỉ tiêu của hoạt động ngoại thương chứ chưa phải là đối tượng 

nghiên cứu chính. Do đó, các nghiên cứu này chưa hệ thống được các yếu tố tác động và 

giải pháp điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu. 

                                                           
1 Mô hình trọng lượng còn được dịch là mô hình hấp dẫn. Trong luận án này sẽ thống nhất sử dụng thuật ngữ “mô 
hình trọng lượng”. 
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 Đối với từng thị trường xuất khẩu, đã có nhiều nghiên cứu đẩy mạnh xuất khẩu của 

Việt nam sang các thị trường một cách riêng lẻ. Trong đó điển hình là đề tài NCKH độc 

lập cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam sang thị trường châu Âu giai đoạn 2001-2010” do PGS.TS Vũ Chí Lộc làm 

chủ nhiệm (Trường Đại học Ngoại thương). Bên cạnh đó, có thể kể đến các đề tài của Bộ 

thương mại như: ảnh hưởng của Liên minh Châu âu mở rộng đến quan hệ kinh tế thương 

mại với Việt Nam, mã số B2003-78-018, CN đề tài: Vụ Âu- Mỹ; Quan hệ kinh tế thương 

mại Việt Nam - Nhật Bản, mã số 98-78-050, CN đề tài PTS. Phạm Thế Hưng; Quan hệ 

kinh tế thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, mã số 97-78-060, CN đề tài PTS. Phạm Thế 

Hưng; Một số kiến nghị và giải pháp nhằm phát triển quan hệ kinh tế thương mại nước ta 

với một số thị trường chủ yếu Nam ¸ - Trung cận đông, năm 2000; Một số giải pháp 

nhằm phát triển quan hệ kinh tế thương mại nước ta với một số thị trường chủ yếu Tây 

Nam ¸ - Trung cận đông, mã số 2001-78-007, Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế đối 

ngoại (ICTC); Giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và một số nước 

châu Phi, mã số 2002-78-002, CN đề tài Nguyễn Đức Thương,... 

Nhìn chung, các nghiên cứu trong nước mới chỉ đề cập đến từng thị trường xuất 

khẩu của Việt Nam chưa nghiên cứu một cách tổng thể cơ cấu thị trường xuất khẩu và các 

yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu. 

Chính vì vậy, luận án tiến sỹ “Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam trong xu thế tự do hóa thương mại” là luận án đầu tiên nghiên cứu tổng 

thể cơ cấu và các yếu tố tác động đến cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam để có 

những giải pháp điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án 

a. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là hệ thống hóa và xây dựng các luận cứ khoa 

học, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam nhằm phát triển xuất khẩu một cách có hiệu quả nhất. 

b. Nhiệm vụ nghiên cứu 

• Làm rõ khái niệm, phân loại thị trường xuất khẩu, cơ cấu thị trường xuất khẩu 

và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam 

• Tổng kết kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của một số nước 

và rút ra bài học cho Việt Nam. 

• Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng và quá trình điều chỉnh cơ cấu 

thị trường xuất khẩu của Việt Nam bằng cả phương pháp định tính và định lượng. 

• Xác định phương hướng, chỉ tiêu điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của 

Việt Nam. 

• Đề xuất các giải pháp điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam. 
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4. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của Luận án 

a. Đối tượng nghiên cứu: 

  Đối tượng nghiên cứu của luận án là thực trạng cơ cấu thị trường xuất khẩu của 

Việt Nam để xác định định hướng và mục tiêu điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, luận án cũng sẽ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất 

khẩu của Việt Nam, nhằm tìm ra những yếu tố Nhà nước có thể tác động để điều chỉnh cơ 

cấu thị trường xuất khẩu.  

b. Phạm vi nghiên cứu: 

 Về mặt thời gian, luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu cơ cấu thị trường xuất khẩu 

của Việt Nam kể từ sau Đổi mới (năm 1986) đến nay và đưa ra dự báo và đề xuất giải 

pháp điều chỉnh cơ cấu thị trường đến năm 2015, tầm nhìn 2020. 

 Về không gian, luận án sẽ giới hạn nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài ở 2 

quốc gia là Trung Quốc và Nhật bản để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 Về nội dung, luận án sẽ chỉ nghiên cứu cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa mà 

không nghiên cứu cơ cấu thị trường xuất khẩu dịch vụ. Ngoài ra, luận án sẽ không đi sâu 

vào cơ cấu mặt hàng hoặc xuất khẩu của từng mặt hàng mà chỉ tập trung vào cơ cấu thị 

trường xuất khẩu và đi sâu phân tích 5 thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là 

ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ. 

5. Các phương pháp nghiên cứu 

  Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa 

Mác-Lê Nin, luận án sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát để 

hoàn thành các mục tiêu đặt ra. 

  Bên cạnh phân tích định tính nói trên, luận án cũng sử dụng phương pháp tích định 

lượng thông qua việc áp dụng mô hình trọng lượng (gravity model) vào đánh giá thực 

trạng cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Việc áp dụng mô hình này sẽ giúp đánh 

giá tác động của từng nhân tố đến cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam.  

  Ngoài ra, để nâng cao chất lượng luận án và có những đánh giá khách quan về cơ 

cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam, tác giả cũng đã tiến hành điều tra xã hội học đối 

với 48 chuyên gia trong lĩnh vực thông qua bảng câu hỏi. 

6. Các đóng góp mới của Luận án 

• Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu trước đây về mô hình trọng lượng, luận 

án đã chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu, bao gồm 3 nhóm 

nhân tố (i) Nhóm nhân tố cung (ii) Nhóm nhân tố cầu (iii) Nhóm các yếu tố hấp dẫn/cản 

trở. Các nhân tố này bao gồm cả những nhân tố khách quan như khoảng cách, lịch sử quan 

hệ giữa các nước đối tác,... và các nhân tố chủ quan có thể tác động được như chính sách 

của nước xuất khẩu hay nhập khẩu,... 

• Thông qua việc nghiên cứu quá trình điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

của Nhật Bản và Trung Quốc, luận án đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm. Đó là (i) Chú trọng 
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đến thị trường trong nước; (ii) Gắn thị trường xuất khẩu với thị trường nhập khẩu, (iii) Đa 

dạng hóa, đa phương hóa thị trường xuất khẩu, (iv) Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và 

khu vực, (v) Đầu tư  trực tiếp nước ngoài (FDI) góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, 

(vi) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiếp 

thị và thông tin, (vii) Gắn du lịch với xuất khẩu nhằm phát triển thị trường xuất khẩu. 

• Luận án chia quá trình điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt nam 

thành 4 giai đoạn và tính toán các chỉ tiêu cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong 

từng giai đoạn. Các chỉ tiêu được sử dụng bao gồm số thị trường xuất khẩu, số thị trường 

xuất khẩu điều chỉnh, thị phần trung bình và độ phân tán của thị trường xuất khẩu. Qua 

các chỉ tiêu đó, có thể nhận thấy cơ cấu thị trường xuất khẩu của nước ta chưa có sự đa 

dạng mạnh mẽ mà chỉ là sự dịch chuyển từ thị trường này sang các thị trường khác khi có 

những biến động trên thế giới. 

• Luận án đã vận dụng mô hình trọng lượng để đo lường ảnh hưởng của các nhân 

tố đến cơ cấu thị trường xuất khẩu. Kết quả hồi quy của mô hình trọng lượng cho thấy, 

tăng trưởng kinh tế của nước đối tác có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu thị trường xuất khẩu 

còn khoảng cách, thuế nhập khẩu không có tác động lớn. Ngoài ra, thu nhập bình quân 

đầu người lại có tác động tiêu cực đến xuất khẩu do hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ 

yếu hướng đến phân đoạn thị trường có thu nhập thấp. 

• Luận án đã rút ra 6 kết quả đạt được và 6 hạn chế còn tồn tại trong việc điều 

chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, luận án cũng đã chỉ rõ 5 

nguyên nhân chủ quan và 5 nguyên nhân khách quan dẫn đến những kết quả và hạn chế . 

• Trên cơ sở dự báo các yếu tố bên trong và bên ngoài, luận án đã đề xuất 5 quan 

điểm cần quán triệt trong việc điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa. Ngoài ra, 

trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế của IMF và dự báo dân số của UNPA, luận án đã 

vận dụng mô hình trọng lượng đã được xây dựng để dự báo kim ngạch và chuyển dịch cơ 

cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2015. 

• Luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp để điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

bao gồm (i) Nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý, (ii) Nhóm giải pháp nâng cao 

năng lực cạnh tranh và (iii) Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc một số thị trường 

xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam (ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU). 

7. Giới thiệu bố cục của Luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được chia làm 

3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở khoa học của việc điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam trong xu thế tự do hóa thương mại 

- Chương 2: Thực trạng điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 

- Chương 3: Định hướng và các giải pháp điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 

hàng hóa của việt nam trong xu thế tự do hóa thương mại 

1.1. những vấn đề cơ bản Về THỊ TRƯỜNG xuất khẩu và cơ cấu thị 

trường xuất khẩu 
1.1.1. Thị trường xuất khẩu 

1.1.1.1. Khái niệm thị trường và thị trường xuất khẩu 

a. Khái niệm và đặc điểm thị trường 

b. Khái niệm và đặc điểm của thị trường xuất khẩu 

- Thi trường xuất khẩu thường có quy mô lớn hơn thị trường nội địa.  

- Thị trường xuất khẩu phức tạp hơn thị trường nội địa: 

- Thị trường xuất khẩu thường có khoảng cách so với thị trường trong nước. 

1.1.1.2. Phân loại thị trường xuất khẩu 

1.1.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 

1.1.2.1. Khái niệm cơ cấu và cơ cấu kinh tế 

1.1.2.2. Khái niệm cơ cấu hàng xuất khẩu 

1.1.2.3. Khái niệm cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Cơ cấu thị trường xuất khẩu là tổng thể các khu vực, các thị trường xuất khẩu 

trong kim ngạch xuất khẩu với vị trí, tỷ trọng tương ứng và mối liên hệ hữu cơ tương 

đối ổn định hợp thành.  

Giữa cơ cấu hàng và cơ cấu thị trường xuất khẩu  có mối quan hệ, gắn bó chặt chẽ.  

 Thị trường A Thị trường B Thị trường C Tổng 
Mặt hàng 1 Kim ngạch XK 

mặt hàng 1 sang 
thị trường A 

Kim ngạch XK 
mặt hàng 1 sang 
thị trường B 

Kim ngạch XK 
mặt hàng 1 sang 
thị trường C 

Tỷ trọng 
mặt hàng 1 

Mặt hàng 2 Kim ngạch XK 
mặt hàng 2 sang 
thị trường A 

Kim ngạch XK 
mặt hàng 2 sang 
thị trường B 

Kim ngạch XK 
mặt hàng 2 sang 
thị trường C 

Tỷ trọng 
mặt hàng 2 

Mặt hàng 3 Kim ngạch XK 
mặt hàng 3 sang 
thị trường A 

Kim ngạch XK 
mặt hàng 3 sang 
thị trường B 

Kim ngạch XK 
mặt hàng 3 sang 
thị trường C 

Tỷ trọng 
mặt hàng 3 

Tổng Tỷ trọng thị 
trường A 

Tỷ trọng thị 
trường B 

Tỷ trọng thị 
trường C 

 

 

Hình 1.2: Mối quan hệ giữa cơ cấu hàng và cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu thị trường xuất khẩu 

1.1.3.1. Số thị trường xuất khẩu ((number of export market) – N 

Cơ cấu 
hàng xuất 
khẩu Cơ cấu thị 

trường xuất 
khẩu 
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Chỉ tiêu này thể hiện hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt tại bao nhiêu thị 

trường trên thế giới. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hàng hóa Việt Nam đã được xuất 

khẩu sang càng nhiều nước.   

1.1.3.2. Số thị trường xuất khẩu điều chỉnh: (number of equivalent export market) - NE  

∑
=

i

i

X
X

NE
2)(

1

 
Trong đó:  Xi là kim ngạch xuất khẩu sang nước i 

  X là tổng kim ngạch xuất khẩu 

Về mặt toán học, đây là trung bình điều hòa của bình phương thị phần của từng thị 

trường xuất khẩu. Chỉ tiêu này khắc phục được tình trạng hàng Việt Nam có xuất hiện tại 

một thị trường nhưng với kim ngạch không đáng kể nhưng vẫn được tính đến trong chỉ 

tiêu số thị trường xuất khẩu.   

1.1.3.3. Thị phần trung bình ( X ) (average market share) - X  

)( XN

X
X i

i∑
=  

Chỉ tiêu này thể hiện mức độ tập trung của các thị trường xuất khẩu. Chỉ tiêu này 

càng lớn thể hiện cơ cấu thị trường xuất khẩu càng tập trung vào một số ít thị trường với 

thị phần cao nhưng cũng hàm ý một sự đa dạng hóa trong cơ cấu thị trường xuất khẩu. 

1.1.3.4. Độ phân tán của thị trường xuất khẩu (Spread of export market) - S 

)(

)( 2

XN

XX

S i
i∑ −

=
 

Trong đó X  là kim ngạch xuất khẩu trung bình sang 1 thị trường 

  )(XN  là số thị trường xuất khẩu 

Chỉ tiêu này thể hiện mức độ phân tán của các thị trường so với mức trung bình. Về 

mặt toán học, đây chính là độ lệch chuẩn của kim ngạch xuất khẩu sang từng thị trường 

xuất khẩu. Chỉ tiêu này càng nhỏ thì các thị trường càng gần với mức trung bình, nghĩa là 

không có các thị trường quá lớn hay quá nhỏ.  

1.2. CÁC yếu Tố TÁC ĐỘNG đến CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU và KHẢ 

NĂNG điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 
1.2.1. Các yếu tố tác động đến luồng xuất khẩu 

Theo mô hình trọng lượng cơ bản, thương mại giữa hai quốc gia sẽ tỷ lệ thuận với 

quy mô của 2 nền kinh tế và tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa 2 nước.  

54321 βββββα DISPOPPOPGDPGDPX jijiij =  

Trong đó:  ijX là kim ngạch xuất khẩu của nước i sang nước j 
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  jiGDP , là tổng sản phẩm quốc nội của nước i, j 

  jiPOP ,  là dân số của nước i, j 

  ijDIS  là khoảng cách giữa nước i và nước j 

 

Hình 1.4: Mô hình Trọng lượng trong thương mại quốc tế 

Nguồn: Đào Ngọc Tiến, 2008, [73] 

1.2.2. Các yếu tố tác động đến cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Nhóm các yếu tố cung 

Nhóm yếu tố cầu 

Nhóm các yếu tố hấp dẫn/cản trở 

1.2.3. Khái niệm và nội dung điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu là sự thay đổi tỷ trọng và tương quan giữa 

các thị trường xuất khẩu. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu là sự tác động của chính 

phủ nhằm thay đổi tỷ trọng và tương quan giữa các thị trường xuất khẩu phù hợp với các 

mục tiêu phát triển xuất khẩu. 

Bảng 1.5: So sánh chuyển dịch và điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

 Chuyển dịch cơ cấu TTXK Điều chỉnh cơ cấu TTXK 

Tính chất Khách quan Chủ quan 

Chủ thể Doanh nghiệp hoặc tự phát Nhà nước 

Nước xuất 
khẩu 

Nước nhập 
khẩu 

Biên giới 
nước xuất 
khẩu 

Biên giới 
nước nhập 
khẩu 

Các yếu tố ảnh hưởng đến luồng thương mại quốc tế 

Các yếu tố ảnh 
hưởng đến cung 

Các yếu tố ảnh 
hưởng đến cầu 

Các yếu tố hấp 
dẫn/cản trở 

Năng lực 
sản xuất của 
nước xuất 
khẩu 

Chính sách 
khuyến 

khÝch/qu¶n lý 
xuất khẩu 

Chính sách 
khuyến 

khÝch/qu¶n lý 
nhập khẩu 

Sức mua của 
thị trường nước 
nhập khẩu 

“Khoảng 
cách” giữa 
hai nước 

Đẩy Hút 
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Nguyên nhân Thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng đến luồng xuất khẩu 

Kết quả Thay đổi về tỷ trọng và tương quan giữa các thị trường xuất khẩu 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Về mặt nội dung, sự điều chỉnh của chính phủ thực chất là việc tác động vào các 

yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, không phải mọi yếu tố tác 

động đến cơ cấu thị trường xuất khẩu đều năm trong khả năng điều chỉnh của chính phủ. 

 

Hình 1.6: Đặc điểm của công cụ điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bảng 1.6: Khả năng điều chỉnh cơ cấu thị trường của chính phủ nước xuất khẩu 

Yếu tố Tác động đến  

cơ cấu thị trường 

Khả năng 

 điều chỉnh 

Tăng trưởng kinh tế của nước xuất khẩu Tác động gián tiếp Có 

Cơ cấu kinh tế của nước xuất khẩu Tác động gián tiếp Có 

Tăng trưởng kinh tế của nước nhập khẩu Tác động gián tiếp Không 

Thị hiếu của nước nhập khẩu Tác động trực tiếp Không 

Khoảng cách giữa nước XK và nước NK Tác động trực tiếp Không 

Chính sách khuyến khích xuất khẩu thông qua tạo 

nguồn hàng, cải biến cơ cấu 

Tác động gián tiếp Có 

Chính sách khuyến khích xuất khẩu thông qua biện 

pháp tài chính tiền tệ 

Tác động gián tiếp Có 

Chính sách khuyến khích xuất khẩu thông qua các 

chương trình xúc tiến xuất khẩu 

Tác động trực tiếp Có 

Chính sách của nước nhập khẩu Tác động trực tiếp Thấp 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Hai yếu tố quan trọng có tác động trực tiếp và có thể sử dụng để điều chỉnh cơ cấu 

thị trường là chính sách khuyến khích xuất khẩu (với mục tiêu định hướng thị trường) và 

ký kết các PTA/FTA để thay đổi chính sách của nước nhập khẩu (giảm và tiến tới xóa bỏ 

các rào cản thương mại). Chính vì thế, nội dung điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Yếu tố tác động đến 
luồng xuất khẩu 

Có Không

Yếu tố tác động đến cơ 
cấu thị trường xuất khẩu 

Có 
Không

Công cụ điều chỉnh cơ 
cấu thị trường xuất khẩu 

Chuyển dịch cơ cấu thị 
trường xuất khẩu 

Yếu tố đẩy mạnh xuất 
khẩu (tăng kim ngạch) 

Khả năng tác động khác 
nhau đến các thị trường? 
 

Khả năng tác động 
của chính phủ nước 

xuất khẩu? 
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cần tập trung vào những yếu tố có tác động trực tiếp mà chính phủ có khả năng điều chỉnh 

cao hoặc trung bình, bao gồm: 

- Chính sách khuyến khích xuất khẩu thông qua các hoạt động xúc tiến xuất khẩu. 

- Thay đổi chính sách của nước nhập khẩu thông qua việc đàm phán và ký kết các 

hiệp định quốc tế (chủ yếu là các FTAs và RTAs). 

1.3. tự do hóa thương mại VỚI VIệc điều chỉnh cơ cấu thị trường 

xuất khẩu 
1.3.1. Khái niệm tự do hóa thương mại 

Tự do hoá thương mại được hiểu là quá trình dỡ bỏ mọi cản trở đối với hoạt động 

thương mại, bao gồm việc cắt giảm, tiến tới xoá bỏ thuế quan và hàng rào phi thuế quan; 

xoá bỏ sự phân biệt đối xử; tạo lập môi trường thông thoáng, thuận lợi nhằm thúc đẩy sự 

phát triển của hoạt động thương mại quốc tế [41]. 

1.3.2. Các hình thức của tự do hóa thương mại 

Tự do hoá thương mại đơn phương.  

Tự do hoá thương mại đa phương trong khuôn khổ của WTO.  

Tự do hoá thương mại thông qua hội nhập khu vực. 

Tự do hoá thương mại song phương.  

1.3.3. Tác động của tự do hóa thương mại đến cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Hiệu ứng mở rộng xuất khẩu đề cập đến việc khi thực hiện liên kết kinh tế giữa 

một nhóm nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu giữa các nước thành viên trong 

nhóm được mở rộng và phát triển mà không làm giảm xuất khẩu sang các nước khác 

ngoài khối. 

Hiệu ứng chuyển hướng xuất khẩu diễn ra khi việc liên kết kinh tế giữa một nhóm 

nước tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu giữa các nước thành viên trong nhóm được mở 

rộng nhưng lại làm làm giảm xuất khẩu sang các nước khác ngoài khối. 

Bảng 1.7: T ç động của ç c hình thức tự do hóa thương mại đến cơ cấu thị trường 

Hình thức  Tác động 

Đơn phương Tác động gián tiếp đến chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu. 

Đa phương Tác động gián tiếp đến chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu. 

Khu vực Trực tiếp điều chỉnh cơ cấu thị trường XK hướng về các nước đối tác 

Song phương Trực tiếp điều chỉnh cơ cấu thị trường XK hướng về nước đối tác 

Nguồn: tác giả tổng hợp 

1.4. KINH NGHIỆM ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CỦA một số NƯỚC 

TRÊN THẾ GIỚI 
1.4.1. Chính sách điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của Trung quốc 

1.4.2. Chính sách điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của Nhật Bản 

1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 



 

 

11 

1.4.3.l. Chú trọng đến thị trường trong nước 

1.4.3.2. Gắn thị trường xuất khẩu với thị trường nhập khẩu 

1.4.3.3. Đa dạng hóa, đa phương hóa thị trường xuất khẩu 

1.4.3.4. Đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. 

1.4.3.5. Thu hút vốn đầu tư  trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm chuyển dịch cơ cấu 

thị trường xuất khẩu  

1.4.3.6. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp 

cận thị trường xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực tiếp thị và thông tin 

1.4.3.7. Gắn du lịch với xuất khẩu nhằm phát triển thị trường xuất khẩu  

1.4. Sự CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG xuất khẩu trong xu 

thế tự do hóa thương mại 
1.5.1. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển 

1.5.2. Góp phần khai thác và phát huy lợi thế của nền kinh tế 

1.5.3. Là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại 

1.5.4. Giúp tăng thu ngân sách, tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ 

công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

1.5.5. Tác động tích cực đến việc giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân 

1.5.6. Phân tán rủi ro, nâng cao độ ổn định của nền kinh tế 

 

CHƯƠNG 2:  

THỰC TRẠNG điều chỉnh CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU hàng 
hóa CỦA VIỆT NAM 

2.1. QU  ̧TRÌNH ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 
2.1.1. Giai đoạn  1986-1990 (bắt đầu đổi mới) 

2.1.1.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu 

2.1.1.2. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Trong giai đoạn này, cùng với chủ trương chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa 

sang cơ chế thị trường, các chính sách của Nhà nước chủ yếu tác động vào giải phóng lực 

lượng sản xuất trong nước, từ đó giúp tăng kim ngạch xuất khẩu. 

Bảng 2.2: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu thị trường xuất khẩu 1986-1990 

 §.vÞ 1986 1987 1988 1989 1990 

Mức độ đại diện của số liệu % 76,0 80,3 76,8 70,7 92,9 

Số thị trường (N) nước 33 32 40 39 51 

Số thị trường điều chỉnh (NE) nước 6,82 5,26 6,12 9,44 5,33 

Thị phần trung bình ( X ) Triệu USD 21,4 24,5 24,2 39,3 55,8 

Độ phân tán (S) Triệu USD 10,1 12,5 12,0 16,9 24,5 

Nguồn: tính toán từ số liệu của Tổng cục thống kê 
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2.1.2. Giai đoạn 1991-1997 (giai đoạn từ sau khủng hoảng ở các nước XHCN đến 

trước khủng hoảng tài chính châu ¸) 
2.1.2.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu 

2.1.2.2. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Trong giai đoạn này, việc điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của chúng ta chủ 

yếu hướng đến mục tiêu mở rộng quan hệ, đa dạng hóa thị trường. Nhờ đó, cơ cấu thị 

trường xuất khẩu của nước ta có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là từ sau khi Việt Nam 

gia nhập ASEAN (năm 1995). 

Bảng 2.4: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu thị trường xuất khẩu 1990-1997 

 §.vÞ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Mức độ đại diện 

của số liệu 
% 94.9 90.7 89.5 90.5 93.1 94.1 97.6 

Số thị trường (N) nước 42 54 56 65 72 133 168 

Số thị trường điều 

chỉnh (NE) 
nước 5,37 6,92 7,72 8,21 9,20 10,27 13,25 

Thị phần trung 

bình ( X ) 

Triệu 

USD 
47,2 43,3 47,7 56,5 70,5 51,3 53,3 

Độ phân tán (S) Triệu 

USD 
20,2 17,2 18,1 20,8 23,7 16,4 14,4 

Nguồn: tính toán từ số liệu của Tổng cục thống kê 

2.1.3. Giai đoạn 1998 - 2006 (sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á đến trước khi 
gia nhập WTO) 

2.1.3.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu 

2.1.3.2. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Trong giai đoạn này, chính sách khuyến khích xuất khẩu của Việt Nam, thay vì 

việc dỡ bỏ các rào cản đối với xuất khẩu để tăng trưởng kim ngạch như giai đoạn trước thì 

đã hướng vào chất lượng, đưa ra nhiều hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. 

Việc nâng cao chất lượng hoạt động xuất khẩu được chú ý đến, nỗ lực đàm phán gia nhập 

WTO, đàm phàn BTA với Hoa Kỳ, tích cực hội nhập ASEAN+. Tuy nhiên, đối với cơ cấu 

thị trường xuất khẩu, định hướng của chúng ta vẫn tiếp tục hướng đến các thị trường xuất 

khẩu lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, ASEAN. Do đó, cơ cấu thị trường xuất khẩu cũng chưa 

thể hiện sự phát triển rõ nét nào, đặc biệt về chất lượng. 

Bảng 2.6: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu thị trường xuất khẩu 1998-2006 

 §.vÞ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Mức độ đại diện 

của số liệu 
% 99.5 98.8 99.7 97.8 97.7 97.4 95.7 91.7 99,4 

Số thị trường (N) nước 177 171 185 208 220 211 189 195 180 

Số thị trường điều nước 16,63 17,24 14,21 15,53 13,97 11,84 12,57 12,96 12,20 
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chỉnh (NE) 

Thị phần trung 

bình ( X ) 

Triệu 

USD 
53,2 101,8 78,5 76,6 84,1 167,7 329,2 572,0 219,8 

Độ phân tán (S) Triệu 

USD 
12,5 22,9 20,1 19,1 22,3 47,6 89,4 154,1 61,2 

Nguồn: tính toán từ số liệu của Tổng cục thống kê 

2.1.4. Giai đoạn 2007-2008 (sau khi Việt Nam gia nhập WTO) 

2.1.4.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu 

2.1.4.2. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Các chính sách xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với các 

quy định và cam kết quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm 

quốc gia, chương trình Thương hiệu quốc gia tiếp tục được cải tiến theo hướng nâng cao 

hiệu quả. Tuy nhiên, đến năm 2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra đã ảnh hưởng 

mạnh đến hoạt động xuất khẩu và điều chỉnh thị trường xuất khẩu của nước ta. 

Bảng 2.8: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu thị trường xuất khẩu 2007-2008 

Chỉ tiêu Đơn vị 2007 20082 

Mức độ đại diện của số liệu % 99,2 89,8 

Số thị trường (N) nước 166 50 

Số thị trường điều chỉnh (NE) nước 12,23 11,02 

Thị phần trung bình ( X ) Triệu USD 290,3 1130,3 

Độ phân tán (S) Triệu USD 80,5 341 

Nguồn: tính toán từ số liệu của Tổng cục thống kê 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu của 

Việt Nam 
2.2.1. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam 

Mô hình trọng lượng đối với cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt nam: 

jtjt

jt

jt

VNt

VNt
jtVNtjt TDis

P

Y

P

Y
YYE εββββα +++++= 4321 ln)ln()ln(ln  

 Kết quả áp dụng mô hình  như sau: 

jtjt

jt

jt

VNt

VNt
jtVNtjt TDis

P

Y

P

Y
YYE ε+−−−+−= 001632021,0ln747993536,0)ln(117906505,0)ln(978810988,0629478938,4ln

Bảng 2.9 : Mô hình trọng lượng đối với cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam 

Hệ số R2 (R Square) 0,684019477 

Hệ số R2 đã điều chỉnh (Adjusted R Square) 0,679630859 

Độ lệch chuẩn (Standard Error) 1,497958322 

Số quan sát (Observations) 293 

                                                           
2 Số liệu 2008 là thống kê chưa đầy đủ nên không có ý nghĩa khi so sánh với số liệu các năm trước đó 
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Nguồn: Tính toán của tác giả 

Bảng 2.10 : Hệ số của mô hình trọng lượng đối với cơ cấu thị trường xuất khẩu 

  

Hệ số  

(Coefficients) 

Độ lệch chuẩn  

(Standard Error) 

Thống kê t 

 (t Stat) 

Giá trị P 

 (P-value) 

Hệ số chặn α  -4,629478938 1,731076 -2,674336 0,007915563 

β 1 (Y) 0,978810988 0,051972 18,83338 3,97569E-52 

β 2 (Y/P) -0,117906505 0,075021 -1,571642 0,11713161 

β 3 (Dis) -0,747993536 0,132647 -5,638994 4,0815E-08 

β 4 (T) -0,001632021 0,01802 -0,090566 0,927900723 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Hệ số R2 của mô hình là 68%cho thấy các nhân tố đưa vào mô hình đã giải thích 

được 68% sự biến động về cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Các yếu tố khác, 

bên ngoài mô hình sẽ ảnh hưởng đến 32% những biến động của thị trường xuất khẩu. Các 

yếu tố này chủ yếu bao gồm chính sách nhập khẩu phi thuế quan của nước đối tác (sẽ 

được phân tích ở phần 2.3) và chính sách xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam (sẽ được phân 

tích ở phần 2.2.2).  

ảnh hưởng của GDP đến cơ cấu thị trường xuất khẩu   
Nếu mọi yếu tố khác không đổi, cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam có xu 

hướng chuyển dịch sang các nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao.  

ảnh hưởng của thu nhập bình quân đầu người đến cơ cấu thị trường xuất khẩu   
Nếu GDP bình quân đầu người của nước đối tác tăng 1% thì xuất khẩu của Việt 

Nam sang nước đó sẽ giảm 0,12%. Điều này làm cho cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt 

nam sẽ có xu hướng nghiêng về các nước có thu nhập bình quân đầu người thấp. 

ảnh hưởng của khoảng cách đến cơ cấu thị trường xuất khẩu   
Khoảng cách tăng lên sẽ làm tăng chi phí vận chuyển và giảm kim ngạch buôn bán 

giữa hai quốc gia.  Do đó, chúng ta khó thâm nhập được những thị trường xa mà trong 

những năm vừa qua, thị trường các nước ASEAN, Trung Quốc vẫn luôn chiếm tỷ trọng 

cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu. 

ảnh hưởng của thuế quan đến cơ cấu thị trường xuất khẩu   
Xuất khẩu của Việt Nam không bị cản trở nhiều bởi thuế nhập khẩu của nước 

ngoài mà bị cản trở nhiều hơn bởi các biện pháp phi thuế quan. Điều này phù hợp với xu 

thế của chính sách thương mại quốc tế là chuyển dần từ thuế quan sang các biện pháp phi 

thuế quan như biện pháp kỹ thuật hay các biện pháp phòng vệ thương mại. Do đó, để điều 

chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu, bên cạnh việc đàm phán các FTA để giảm thuế nhập 

khẩu, chúng ta cũng cần chú ý đến việc phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm 

và đối phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài để thâm nhập vào 

những thị trường khó tính, có mức độ bảo hộ cao.  
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2.2.2. Chính sách xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam 

- Thiên về hỗ trợ một số hoạt động XTTM truyền thống (khảo sát thị trường, hội 

chợ triển lãm, thông tin thương mại...), chưa khuyến khích những hoạt động XTTM mới. 

- Nội dung hỗ trợ chưa hoàn thiện nên hạn chế hiệu quả của các sự kiện đó.  

- Chưa có quy định cụ thể về thời hạn cấp tạm ứng kinh phí hỗ trợ ảnh hưởng đến 

sự chủ động của các đơn vị tham gia, giảm chất lượng của các hoạt động XTTM. 

- Một số hoạt động XTTM của địa phương, của từng ngành tương xứng tầm quốc 

gia nhưng chưa có cơ chế hỗ trợ địa phương, ngành bằng những chương trình cụ thể. 

Ngày 21/5/2009, Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg sửa đổi. bổ sung một số điều của 

Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia giai 

đoạn 2006-2010 đã có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hướng đến mục tiêu phát triển 

thị trường xuất khẩu.  

2.3. MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA VIỆT NAM 
2.3.1. Thị trường ASEAN  

Khái quát về ASEAN và một số quy định đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 

Chính sách của Việt Nam với thị trường ASEAN 

Kết quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN 

2.3.2. Thị trường Nhật Bản  

Khái quát về Nhật Bản và một số quy định đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 

Chính sách của Việt Nam với thị trường Nhật Bản 

Kết quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản 

2.3.3. Thị trường Trung Quốc 

Khái quát về Trung Quốc và một số quy định đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 

Chính sách của Việt Nam với thị trường Trung Quốc 

Kết quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc 

2.3.4. Thị trường EU  

Khái quát về EU và một số quy định đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 

Chính sách của Việt Nam với thị trường EU 

Kết quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang EU 

2.3.5. Thị trường Hoa Kỳ  

Khái quát về Hoa Kỳ và một số quy định đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 

Chính sách của Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ 

Kết quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 

2.4. Đánh giá quá trình điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 
2.4.1. Những kết quả đạt được 

(1) Trước hết, thị trường xuất khẩu của nước ta đã từng bước được mở rộng. Kết 

quả này được thể hiện ở  số thị trường xuất khẩu đã tăng từ 33 nước và vùng lãnh thổ năm 

1986 lên 195 vào năm 2005. Đặc biệt, sự mở rộng này diễn ra tương đối ổn định, hầu như 
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trong tất cả các năm (trừ 2000 và 2004) số thị trường xuất khẩu của năm sau đều cao hơn 

năm trước. Đặc biệt, có những năm số thị trường xuất khẩu đã có sự gia tăng mạnh mẽ 

như năm 1997 (từ 72 lên 133), năm 1998 (từ 133 lên 168) và 2002 (từ 185 lên 208). 

33 32 40 39 51 42 54 56 65 72

133
168 177 171 185

208 220 211
189 195 180 166

0

50

100

150

200

250

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Số thị trường xuất khẩu

 

Hình 2.11: Các chỉ tiêu cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt nam 1998 - 2008 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

(2) Cơ cấu thị trường đã chuyển dịch, trong đó có những sự chuyển dịch theo 

định hướng chiến lược của Nhà nước. Trong số 10 khu vực thị trường được xác định theo 

Chiến lược xuất nhập khẩu thì chỉ có  4 khu vực được đánh giá chưa đạt yêu cầu. 

Bảng 2.30: Đánh giá chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu so với mục tiêu chiến 

lược đến năm 2005 

Đơn vị: % 

Thị trường  2001 TH 
2005 

Mục tiêu 
CL 2005 

Đánh giá 

Toàn thế giới     
Châu ¸ 60,5 50,5 57-60 Vượt mức, tốt 
   Nhật bản 16,7 14,5 15-16 Chưa đạt, chưa tốt 
   ASEAN 17 16,9 23-25 Vượt mức, tốt 
   Trung Quốc 9,4 9,6 16-18 Chưa đạt, không tốt 
Châu Âu 25,3 18 26-27 Chưa đạt, không tốt 
   EU 20 16 21-22 Chưa đạt, không tốt 
   SNG và Đông Âu   1,5-2  
Châu Mỹ 9,3 22 5-6 Vượt mức, đột phá 
   Hoa Kỳ 7,1 20  Vượt mức, đột phá 
Australia và New Zealand 6,8 8 3-5 Vượt mức, tốt 
Các khu vực khác 1,1 2,5 2 Đạt yêu cầu 

Nguồn: Viện nghiên cứu thương mại, 2009 

(3) Cơ cấu thị trường xuất khẩu đã có những thị trường mới, đặc biệt là trong giai 

đoạn từ năm 2001 đến nay. Trong đó, đáng chú ý nhất là đã đột phá xuất khẩu thành công, 

duy trì được thị phần trên thị trường Hoa Kỳ, thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế 

giới, do những nỗ lực ký kết được Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ (tháng 

7/2000). Bên cạnh đó, có thể ghi nhận việc mở rộng thị trường châu Đại dương.  

(4) Bên cạnh sự mở rộng về số lượng thị trường xuất khẩu, trong thời gian qua, cơ 

cấu thị trường xuất khẩu của nước ta đã có sự biển chuyển nhất định về chất lượng. Điều 

này có thể thấy được thông qua số lượng thị trường xuất khẩu điều chỉnh. Năm 1986, chỉ 

tiêu này được đánh giá ở mức 6,82 thì đến năm 2005 đã tăng lên 2,96. 
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Hình 2.12: Các chỉ tiêu cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt nam 1998 - 2008 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

(5) Vai trò của Chính phủ, thể hiện qua các chính sách xuất khẩu trong việc điều 

chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu là khá tốt. Trong cuộc khảo sát của tác giả, các yếu tố 

ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu được đánh giá trên thang Likert 5 điểm. Trong 

số 10 yếu tố được đưa ra thì chính sách xuất khẩu là yếu tố được đánh giá cao nhất, với 

mức đánh giá là 4,23, tức là gần với mức cao nhất (5). 
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Hình 2.14: Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt nam 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

(6) Việc điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của Chính phủ có những sự tiến 

bộ rõ nét qua các thời kỳ. Giai đoạn 1986-1990, trọng tâm của chính sách là định hình cơ 

chế kinh tế thị trường và giải phóng sức sản xuất trong nước mà chưa có những chính sách 

cụ thế đối với hoạt động xuất khẩu; Giai đoạn 1991-1997, việc điều chỉnh cơ cấu thị 

trường hướng đến mục tiêu mở rộng quan hệ thương mại, hội nhập vào kinh tế thế giới; 

Giai đoạn 1998-2006, việc điều chỉnh cơ cấu thị trường hướng đến mục tiêu xâm nhập 

vững chắc trên vào thị trường lớn (Mỹ, Nhật Bản, EU,...); Giai đoạn 2007-nay, việc điều 

chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu nhằm vừa tránh tăng trưởng mạnh tại các thị trường lớn, 

vừa đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng.  

2.4.2. Một số tồn tại  

(1) Tuy cơ cấu thị trường xuất khẩu của chúng ta đã có sự chuyển biến nhưng  

chưa thật sự đa dạng hóa. Tại từng thời kỳ, kim ngạch xuất khẩu của chúng ta đều chỉ tập 

trung vào một số ít thị trường: 6 nước xuất khẩu lớn nhất luôn chiếm 77,7%; 64% và 

58,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta trong mỗi thời kỳ. Tuy tỷ trọng này giảm 

dần thể hiện sự đa dạng hóa hơn trong cơ cấu thị trường nhưng vẫn còn quá lớn, dẫn tới sự 

phụ thuộc của xuất khẩu nước ta vào một số thị trường xuất khẩu lớn. 
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(2) Sự cải thiện trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam chưa ổn định, 

vẫn còn có những giai đoạn mức độ đa dạng hóa thị trường không những không tăng lên 

mà còn giảm đi. Nếu xem xét số thị trường xuất khẩu điều chỉnh, hình 2.12 cho thấy giai 

đoạn 1998-2006, chỉ tiêu này có xu hướng giảm. 

(3) Cơ cấu thị trường xuất khẩu của nước ta mang tính phụ thuộc quá lớn, chịu 

nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài. Trong những năm qua, cơ cấu thị trường xuất khẩu của 

chúng ta đã có ít nhất 2 lần khủng hoảng. Lần 1 năm 1991, khi CNXH ở Liên Xô cũ và 

các nước Đông Âu sụp đổ; Lần 2 năm 1998 khi cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu ¸ 
diễn ra. Những lần khủng hoảng này đều ảnh hưởng lớn không chỉ đến kim ngạch xuất 

khẩu mà còn đến cơ cấu thị trường xuất khẩu. Trong khi giữa các lần khủng hoảng, khi 

yếu tố bên ngoài tương đối ổn định thì cơ cấu thị trường xuất khẩu của chúng ta cũng 

không có sự thay đổi đáng kể nào. Nói một cách khác, hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào 

các thị trường nước ngoài còn chưa vững chắc. 

(4) Chính phủ chưa có những chiến lược, định hướng thị trường xuất khẩu rõ ràng 

và phù hợp với thực tiễn. Cho đến nay, Việt Nam có 2 văn bản pháp lý xác định định 

hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu đến năm 2010: 

- Chiến lược phát triển hoạt động xuất nhập khẩu thời kỳ 2001-2010 do Bộ Thương 

mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành ngày 16/9/2000).  

- Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 được phê duyệt tại Quyết định số 

156/2006/QĐ-Ttg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng chính phủ. 

(5) Sự chuyển dịch trong cơ cấu thị trường xuất khẩu còn thế hiện sự thiếu kiểm 

soát và định hướng của Chính phủ. Bảng 2.29 cho thấy trong số 10 khu vực thị trường thì 

có đến 5 khu vực thị trường có sự tăng/giảm tỷ trọng vượt quá định hướng chiến lược. ở 

góc độ tích cực, có thể nhìn nhận đây là kết quả của việc thâm nhập và phát triển thị 

trường. Tuy nhiên, đối với cơ cấu thị trường, việc tăng trưởng quá nhanh, tập trung quá 

mức vào một khu vực cũng sẽ là điều không tốt vì dẫn đến sự phụ thuộc.  

(6) Những chính sách xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ chưa có tác động mạnh 

trong việc điều chỉnh cơ cấu thị trường. Các hoạt động trong chương trình xúc tiến thương 

mại trọng điểm có xu hướng định hướng chuyển dịch cơ cấu mặt hàng nhiều hơn cơ cấu 

thị trường. Cho đến gần đây (từ 2009) thì mới bắt đầu có những hoạt động tác động mạnh 

và trực tiếp đến cơ cấu thị trường xuất khẩu. 

2.4.3. Nguyên nhân 

Nguyên nhân chủ quan 

(1) Năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả 

năng tiếp cận thị trường, đặc biệt là những thị trường xa, thị trường khó tính.  

(2) Chính phủ chưa thực sự quan tâm đến phát triển thị trường xuất khẩu, còn 

thiếu những chính sách thị trường có hiệu quả. Điều đó làm sự chuyển dịch cơ cấu thị 

trường xuất khẩu của Việt nam mang tính tự phát mà chưa có sự điều chỉnh của Nhà nước.  
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(3) Hoạt động xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, 

dẫn đến cơ cấu thị trường bị ảnh hưởng bởi cơ cấu các nước đầu tư vào Việt Nam.  

(4) Các doanh nghiệp chưa chủ động trong việc thâm nhập và phát triển thị 

trường xuất khẩu.Điều này làm cho các doanh nghiệp có xu hướng tập trung vào một vài 

thị trường do những biến động ngắn hạn nên khó khăn cho các biện pháp điều chỉnh cơ 

cấu thị trường xuất khẩu của Nhà nước. 

(5) Các hiệp hội ngành hàng chưa phát huy được vai trò chủ thể thứ ba, bên cạnh 

Nhà nước và doanh nghiệp để điều tiết hoạt động của ngành, cung cấp thông tin và bảo vệ 

quyền lợi của các doanh nghiệp trên thị trường thế giới.  

Nguyên nhân khách quan 

(1) Tác động của những cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính tiền tệ trên thế giới. 

Do đó, khi bị khủng hoảng, tốc độ tăng trưởng GDP của các thị trường này giảm sẽ ngay 

lập tức ảnh hưởng mạnh đến xuất khẩu của Việt Nam.  

(2) Xu hướng tự do hóa thương mại trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt 

là các BFTA và RTA. Các hiệp định thương mại tự do này sẽ tạo ra các hiệu ứng mở rộng 

thương mại và chuyển dịch thương mại. Trong điều kiện Việt Nam chưa tham gia vào các 

FTA (ngoại trừ EPA với Nhật Bản và các RTA với tư cách thành viên ASEAN) thì chúng 

ta sẽ chịu thiệt trước xu hướng tự do hóa thương mại này.  

(3) Bên cạnh xu hướng tự do hóa thương mại, sức ép bảo hộ nền kinh tế trong 

nước buộc các nước có những thay đổi trong chính sách nhập khẩu, chuyển từ những rào 

cản truyền thống sang nhưng rào cản mới, tinh vi hơn, đặc biệt là những rào cản kỹ thuật 

và các biện pháp phòng vệ thương mại.  

(4) Cách mạng khoa học công nghệ diễn ra mạnh mẽ trên thế giới đã rút ngắn 

vòng đời sản phẩm. Các doanh nghiệp Việt Nam, với hạn chế về công nghệ nên khó theo 

kịp tốc độ đổi mới trên thế giới. Điều đó hạn chế khả năng thâm nhập và chuyển dịch cơ 

cấu thị trường xuất khẩu sang các nước phát triển, với thu nhập và đòi hỏi cao về chất 

lượng sản phẩm. 

(5) Vai trò các công ty xuyên quốc gia (TNCs) ngày càng lớn và chi phối các 

mạng sản xuất toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia sâu vào mạng sản 

xuất toàn cầu nên hoạt động xuất khẩu còn mang tính bị động. Việt Nam chủ yếu mới 

tham gia được vào các công đoạn đơn giản, xuất khẩu sang các thị trường trung gian trong 

mạng sản xuất chứ chưa tiếp cận trực tiếp đến thị trường tiêu dùng cuối cùng.   

 

CHƯƠNG 3:  

ĐỊNH HƯỚNG và CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG 

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM 

3.1.1. Dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu 
3.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung  
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Sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước cho đến nay đã tạo niềm tin cho 

toàn dân, cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, năm sau cao hơn năm trước, 

làm cho quy mô nền kinh tế ngày càng được nâng cao. 

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với hội nhập kinh tế 

quốc tế bước đầu đã hình thành và vận hành có hiệu quả.  

Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, bước 

đầu hiện đại hóa trong một số ngành then chốt.  

3.1.2. Các yếu tố hấp dẫn/cản trở  

Toàn cầu hóa kinh tế thế giới tiếp tục sẽ là xu thế tất yếu. Tự do hóa thương mại sẽ 

tiếp tục diễn ra ở mọi cấp độ: song phương, khu vực, đa phương. 

Xu thế mở rộng các liên kết kinh tế song phương, khu vực và đa phương trở thành 

một trong những nhân tố chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của kinh tế khu vực và thế giới. 

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ diễn ra với quy mô lớn chưa từng có trong 

lịch sử, làm thay đổi kết cấu kinh tế thế giới. 

3.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu 

Tuy chưa có thống nhất về mô hình phục hồi của kinh tế thế giới sau cuộc khủng 

hoảng kinh tế năm 2008 nhưng các nghiên cứu đều cho rằng kinh tế thế giới đã đạt đến 

điểm đáy của khủng hoảng. 

§ ời sống của người dân, kể cả ở những nước chậm phát triển, sẽ được cải thiện 

đáng kể. Nhu cầu của thị trường thế giới nhìn chung sẽ tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt nhu 

cầu ở các nước chậm phát triển sẽ có được tốc độ tăng trưởng nhanh hơn  

Nhu cầu tiêu dùng của thị trường thế giới có những thay đổi, trong đó, những xu 

hướng chung có thể kể đến là (i) Người tiêu dùng ngày quan tâm đến nhãn hiệu/thương 

hiệu của sản phẩm; (ii) Người tiêu dùng ngày quan tâm đến tính thuận tiện (convenience) 

của sản phẩm; (iii) Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khoẻ của mình; (iv) 

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những hàng hóa thân thiện với môi trường. 

3.2. QUAN ĐIỂM Và định hướng ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT 

KHẨU HÀNG HÓA 
3.2.1. Quan điểm điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

3.2.1.1. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu không tách rời khỏi nâng cao năng lực 

cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu. 

3.2.1.2. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hướng tới sự đa dạng hóa thị trường để 

giảm thiểu rủi ro trong hoạt động xuất khẩu. 

3.2.1.3. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu phải xác định thị trường trọng điểm. 

3.2.1.4. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu cần đảm bảo nguyên tắc không can thiệp 

vào hoạt động của doanh nghiệp. 

3.2.1.5. Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu không tách rời khỏi thị trường trong nước. 
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3.2.2. Mục tiêu điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Trên cơ sở mô hình trọng lượng được xây dựng ở chương 2, tác giả đã tiến hành dự 

báo cơ cấu thị trường.  

Bảng 3.2: Dự báo cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa theo châu lục 

Đơn vị: % 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Châu ¸ 47,91% 48,54% 49,17% 49,76% 50,29% 50,75% 51,08% 

Châu Âu 25,16% 24,67% 24,16% 23,65% 23,13% 22.58% 21,99% 

Châu Mỹ 16,52% 16,27% 15,99% 15,70% 15,38% 15,03% 14,64% 

Châu Phi 2,15% 2,17% 2,19% 2,20% 2,20% 2,19% 2,18% 

Châu Đại Dương 8,27% 8,35% 8,49% 8,69% 9,00% 9,45% 10,12% 

Nguồn: Tính toán dự báo của tác giả 

Bảng 3.3: Mục tiêu điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa 

Thị trường Dự báo 
2015 (%) 

Định hướng 

Châu ¸ 50-52 Với lợi thế thị trường gần và việc ký kết các FTA song 

phương và với tư cách thành viên ASEAN, khu vực châu ¸ 
vẫn sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ, và khó có thể giảm về tỷ 
trọng 

Châu Âu 20-22 Do rào cản trong chính sách của EU (cơ chế tốt nghiệp 
GSP), trong khi thị trường các nước Đông Âu khó có thể có 
sự tăng trưởng mạnh nên xuất khẩu sang châu Âu sẽ đi vào 
chiều sâu và không tăng về tỷ trọng, thậm chí có thể giảm 
nhẹ.  

Châu Mỹ 15-16 Thị trường Mỹ sẽ không có tăng trưởng đột biến (do khả 
năng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại), tăng 
trưởng xuất khẩu sẽ chủ yếu dựa vào khu vực Mỹ La Tinh 
nhưng cũng không có gia tăng về tỷ trọng. 

Châu Đại 
Dương 

10 Do khoảng cách xa nên dù tác động của FTA ASEAN - 
Australia cũng sẽ khó tạo ra sự gia tăng mạnh về tỷ trọng 
xuất khẩu. 

Châu Phi 4-6 Đây là khu vực thị trường tiềm năng, cùng với chính sách 
mạnh mẽ của Chính phủ nên có thể chứng kiến sự gia tăng 
về tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng. 

Nguồn: Dự báo của tác giả  

3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG 

HÓA CỦA VIỆT NAM 
3.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo cơ sở điều chỉnh cơ cấu thị 

trường 
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3.3.1.1. Tăng cường hoạch định chính sách thị trường xuất khẩu với sự tham vấn xã hội. 

3.3.1.2. Hoàn thiện các quy định pháp lý trong nước, đáp ứng yêu cầu và các cam kết 

quốc tế để sớm được công nhận nền kinh tế thị trường 

3.3.1.3. Xây dựng cơ chế dự phòng, cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại 

3.3.1.4. Nghiên cứu ký kết các hiệp định thương mại tự do mới một cách có chọn lọc. 

3.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam  

3.3.2.1. Giải pháp thu hút vốn đầu tư  

3.3.2.2. Phát triển khoa học công nghệ  

3.3.2.3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

3.3.2.4. Giải pháp hỗ trợ tài chính 

3.3.2.5. Giải pháp tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp  

3.3.3. Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu và tiếp cận thị trường 

3.3.3.1. Hoàn thiện  hệ thống luật,  tăng cường quản lý Nhà nước về xúc tiến xuất khẩu  

3.3.3.2. Thiết lập mạng lưới xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam. 

3.3.3.3. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến xuất khẩu thông qua 

"Chương trình xúc tiến xuất khẩu trọng điểm quốc gia" 

3.3.3.4. Tạo điều kiện thuận lợi về lãnh sự cho thương nhân trong nước và nước ngoài  

3.3.3.5. Xây dựng và nâng cao uy tín sản phẩm quốc gia 

3.3.3.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm xúc tiến xuất khẩu địa phương  

3.4. một số GIẢI PHÁP riêng đối với các thị trường XUẤT KHẨU HÀNG 

HÓA CỦA VIỆT NAM 
3.4.1. Đối với thị trường các nước ASEAN 

- Chú trong phát triển thương mại nội ngành, nghĩa là các nước sẽ cùng xuất khẩu 

và nhập khẩu một loại sản phẩm nhưng chuyên môn hóa và những phân loại nhỏ hơn.  

- Chú trọng hợp tác giữa các nước ASEAN thông qua việc phát triển công nghiệp 

hỗ trợ để hình thành mạng lưới sản xuất ASEAN.  

3.4.2. Đối với thị trường Trung Quốc 

- Chú trọng phát triển thương mại biên giới đi kèm với quản lý Nhà nước.  

- Phát triển cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi hóa thương mại.   

3.4.3. Đối với thị trường Nhật Bản 

- Nâng cao nhận thức về vai trò của chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng đối 

với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.   

 - Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu tại thị trường Nhật Bản.  

- Chính phủ Việt Nam cũng cần có những chính sách thu hút vốn đầu tư của doanh 

ngiệp Nhật Bản, tận dụng những hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản để tăng cường liên kết 

giữa doanh nghiệp hai nước.  

3.4.4. Đối với thị trường EU 
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- Thành lập những cơ sở chuyên nghiên cứu, dự báo về nhu cầu, thị hiếu và chính 

sách thương mại EU.  

- Nghiên cứu xây dựng các khoa ngoại quan tại thị trường này. Khi đó, các doanh 

nghiệp Việt Nam có thể tập kết hàng hóa tại các kho ngoại quan để chờ đợi thời điểm 

thuận lợi nhất. 

- Nhà nước cần theo dõi và điều tiết lượng hàng xuất khẩu sang thị trường EU, 

tránh tình trạng Việt Nam bị tốt nghiệp GSP như đã xảy ra với sản phẩm giày dép.  

3.4.5. Đối với thị trường Hoa Kỳ 

- Theo dõi và dự báo những thay đổi trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ.  

- Hoa Kỳ là một trong những đối tác phù hợp nhất đề nghiên cứu đàm phán và ký 

kết FTA. Việc ký kết FTA với Hoa Kỳ sẽ không chỉ giúp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị 

trường này mà còn là sự thúc đẩy cho việc ký kết FTA với các thị trường khác. 

- Chúng ta cần tận dụng lực lượng này với sự hiểu biết về phong tục tập quán và 

chính sách nước sở tại để làm cầu nối đưa hàng Việt Nam sang thị trường này. 

 

Kết luận 
Cơ cấu thị trường xuất khẩu là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng của hoạt động 

xuất khẩu. Để có một cơ cấu thị trường xuất khẩu đa dạng, hợp lý, giúp khai thác có hiệu 

quả các nguồn lực, tăng trưởng ổn định kim ngạch xuất khẩu, Nhà nước cần có sự can 

thiệp, định hướng và điều chỉnh nhất định. 

Trên cơ sở kết hợp giữa các phương pháp phân tích định tính với mô hình trọng 

lượng, cùng với ý kiến chuyên gia, luận án đã  đạt được một số kết quả sau: 

1. Luận án đã hệ thống hóa khái niệm thị trường và cơ cấu thị trường xuất khẩu. Trên 

cơ sở đó, đưa ra 4 chỉ tiêu để đánh giá cơ cấu thị trường xuất khẩu bao gồm số thị trường, 

số thị trường điều chỉnh, thị phần trung bình và độ phân tán thị trường xuất khẩu. 

2. Trên cơ sở tổng kết các nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến thị 

trường xuất khẩu thông qua mô hình trọng lượng, luận án đã chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng 

đến cơ cấu thị trường xuất khẩu, bao gồm 3 nhóm nhân tố (i) Nhóm nhân tố cung (ii) 

Nhóm nhân tố cầu (iii) Nhóm các yếu tố hấp dẫn/cản trở.  

3. Trong bối cảnh tự do hóa thương mại, các rào cản thương mại được loại bỏ ở cả cấp 

độ đa phương, khu vực và song phương. Quá trình tự do hóa thương mại, đặc biệt thông 

qua các hiệp định thương mại tự do khu vực và song phương, sẽ ảnh hưởng mạnh đến cơ 

cấu thị trường xuất khẩu của các quốc gia. 

4. Thông qua việc nghiên cứu quá trình điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của 

Nhật Bản và Trung Quốc, luận án đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm. Đó là (i) Chú trọng đến 

thị trường trong nước; (ii) Gắn thị trường xuất khẩu với thị trường nhập khẩu, (iii) Đa dạng 

hóa, đa phương hóa thị trường xuất khẩu, (iv) Đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc 
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tế và khu vực, (v) Thu hút vốn đầu tư  trực tiếp nước ngoài (FDI) góp phần mở rộng thị 

trường xuất khẩu, (vi) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 

tiếp cận thị trường xuất khẩu, tập trung vào lĩnh vực tiếp thị và thông tin, (vii) Gắn du lịch 

với xuất khẩu nhằm phát triển thị trường xuất khẩu. 

5. Luận án đã phân tích việc điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của Chính phủ qua 

4 giai đoạn gắn với những mốc sự kiện như khủng hoảng chủ nghĩa xã hội ở châu Âu 

(1990-1991), khủng hoảng tài chính tiền tệ châu ¸ (1997-1998) và việc Việt Nam gia nhập 

WTO (2006). Kết quả của việc điều chỉnh này được thể hiện qua các chỉ tiêu cơ cấu thị 

trường xuất khẩu. Qua đó, có thể nhận thấy cơ cấu thị trường xuất khẩu của nước ta chưa 

có sự đa dạng mạnh mẽ mà chỉ là sự chuyển dịch từ thị trường này sang các thị trường 

khác khi có những biến động trên thế giới. 

6. Luận án đã vận dụng mô hình trọng lượng để đo lường ảnh hưởng của các nhân tố 

đến cơ cấu thị trường xuất khẩu. Kết quả hồi quy của mô hình trọng lượng cho thấy, tăng 

trưởng kinh tế của nước đối tác có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu thị trường xuất khẩu còn 

khoảng cách, thuế nhập khẩu không có tác động lớn. Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu 

người lại có tác động tiêu cực đến xuất khẩu do hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu 

hướng đến phân đoạn thị trường có thu nhập thấp. 

7. Luận án đã phân tích thực trạng chính sách nhập khẩu (tập trung vào thuế quan, biện 

pháp kỹ thuật và phòng vệ thương mại) của các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, 

bao gồm ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU. Đối với mỗi thị trường, luận án 

đã khái quát quá trình điều chỉnh của Việt nam thông qua chính sách xuất khẩu đối với 

từng thị trường và đánh giá kết quả của chính sách thông qua kim ngạch, cơ cấu mặt hàng 

xuất khẩu sang từng thị trường.. 

8. Luận án đã rút ra 6 kết quả đạt được và 6 hạn chế còn tồn tại trong việc điều chỉnh cơ 

cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, luận án cũng đã chỉ rõ 5 nguyên nhân 

chủ quan và 5 nguyên nhân khách quan dẫn đến những kết quả và hạn chế nói trên. 

9. Trên cơ sở dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến cung, cầu và các yếu tố hấp dẫn, cản 

trở, luận án đã đề xuất 5 quan điểm cần quán triệt trong việc điều chỉnh cơ cấu thị trường 

xuất khẩu hàng hóa. Ngoài ra, trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế của IMF và dự báo 

dân số của UNPA, luận án đã vận dụng mô hình trọng lượng đã được xây dựng để dự báo 

cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2015 và đưa ra mục tiêu điều chỉnh cơ 

cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa. 

10. Luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp để điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu bao 

gồm (i) Nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý, (ii) Nhóm giải pháp nâng cao 

năng lực cạnh tranh và (iii) Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Bên 

cạnh đó, luận án cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể đối với 5 thị trường xuất khẩu chủ 

yếu của Việt Nam (ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU). 
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